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I. Lịch sử hoạt động của công ty.

1. Những sự kiện quan trọng:



Công ty cổ phần CNTM Sông Đà tiền thân là Doanh nghiệp Nhà nước, thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 22/11/1996 theo quyết định số 05/TCT-TCLĐ ngày 22 tháng 11 năm 1996 của Tổng giám đốc Tổng công ty Xây Dựng Sông Đà. 



Thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, ngày 07/04/2003, DN được Bộ xây dựng ra quyết định số 383QĐ/BXD về việc chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303000082 ngày 18/04/2003 của Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây. 



Tại thời điểm cổ phần hóa, vốn điều lệ của công ty là 4 tỷ đồng theo giấy đăng ký kinh doanh số 0303000082 ngày 18/04/2003. 



Ngày 12 tháng 12 năm 2005 công ty tăng vốn điều lệ lên 5 tỷ đồng theo giấy đăng ký kinh doanh số 0303000082 sửa đổi lần 2. 



Ngày 07 tháng 08 năm 2006 công ty tăng vốn điều lệ lên 8 tỷ đồng theo giấy đăng ký kinh doanh số 0303000082 sửa đổi lần 3.



Ngày 06 tháng 04 năm 2007 công ty tăng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng theo giấy đăng ký kinh doanh số 0303000082 sửa đổi lần 4.



Ngày 03 tháng 05 năm 2007 công ty đổi tên công ty thành Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà theo giấy đăng ký kinh doanh số 0303000082 sửa đổi lần 5.



Ngày 26 tháng 11 năm 2007 công ty tăng vốn điều lệ lên 35 tỷ đồng theo giấy đăng ký kinh doanh số 0303000082 sửa đổi lần thứ 6.



Ngày 23 tháng 12 năm 2008 công ty thay đổi  địa chỉ trụ sở chính và điện thoại (do thay đổi địa giới hành chính, từ ngày 01/08/2008 tỉnh Hà Tây sát nhập vào Hà Nội) theo giấy kinh doanh số 0303000082 sửa đổi lần thứ 7.



Ngày 12/01/2010 công ty bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty theo giấy kinh doanh số 0500436570 (chuyển từ số ĐKKD: 0303000082 do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Tây cấp) sửa đổi lần thứ 8.



Ngày 09/07/2010 công ty tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng theo giấy đăng ký kinh doanh số 0500436570 sửa đổi lần thứ 9.



Ngày 07/09/2011 bổ sung ngành nghề kinh doanh theo giấy đăng ký kinh doanh số 0500436570 sửa đổi lần thứ 10.


Ngày 18 tháng 01 năm 2003, Công ty được Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn - Tổng cục đo lường chất lượng cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 : 2000.



Tháng 09 năm 2006, cổ phiếu của công ty được chấp thuận giao dịch theo giấy phép số 17/TTGDHN-ĐKGD ngày 20/09/2006 của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngày 10/09/2006 là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu STP với khối lượng niêm yết ban đầu 800.000 cổ phiếu. 



Năm 2007, với những kết quả xuất sắc đã đạt được, tại lễ tổng kết hoạt động SXKD năm 2007 của Tổng công ty Sông Đà, Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà được Tổng công ty Sông Đà tặng cờ danh hiệu Đơn vị xuất sắc toàn diện năm 2007.



Các năm 2008, 2009 nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.


Năm 2009 được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

2. Ngành nghề kinh doanh: 
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

- Bán buôn kim loại và quặng kim loại

- Sản xuất kinh doanh bao bì;

- Đầu tư và xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị;

- Xuất nhập khẩu máy móc thiết bị, bao bì, vật tư các loại;

- Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa;
- Khai thác quặng kim loại quý hiếm (trừ những loại nhà nước cấm);
- Kinh doanh vật tư, vận tải;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Nghiền đá xây dựng, bột đá công nghiệp;
3. Định hướng phát triển:

3.1. Các mục tiêu chủ yếu: 

Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả, tạo việc làm cho người lao động, tăng cổ tức cho cổ đông, đóng góp cho ngân sách Nhà nước, mở rộng quy mô hoạt động của Công ty.

Năm 2012, Hội đồng quản trị đưa ra các định hướng SXKD và các giải pháp thực hiện, như sau:
*) Các chỉ tiêu chính toàn công ty:
	TT
	Tên chỉ tiêu
	§VT
	Thực hiện 2011
	Kế hoạch 2012
	Tốc độ tăng trưởng (%)

	1
	Tổng giá trị sản lượng
	109
	280,922
	287,234
	2,24

	2
	Tổng doanh thu
	109
	256,001
	262,808
	2,65

	3
	Lợi nhuận trước thuế
	109
	17,528
	24,878
	41,93

	4
	Thu nhập bình quân CBCNV
	®/ng/th
	6.066.695
	6.400.000
	5,49

	5
	Nộp ngân sách NN
	109
	9,246
	10,600
	14,64

	7
	Tỷ lệ trả cổ tức
	%
	15
	15-20
	


*) Các giải pháp thực hiện:

- Phát huy thế mạnh của công ty trong lĩnh vực SXKD chủ đạo hiện nay để duy trì và giữ vững ổn định công ty. 
- Kiểm soát và làm chủ công nghệ áp dụng khoa học công nghệ tiến tiến vào lĩnh vực SXKD nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả SXKD.
- Kiểm soát chặt chẽ về chi phí SX/đơn vị SP nhằm mục tiêu tiết kiệm vật tư và tiết kiệm chi phí để nâng cao hiệu quả SXKD.

- Đầu tư thiết bị để đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của sản xuất hàng xuất khẩu, khắc phục được tình trạng thiếu việc làm hiện nay.
- Tập trung cao độ mọi nguồn lực cho các dự án công ty đang triển khai:
+ Dự án đá trắng tại Yên Bái: Nâng công suất khai thác, chế biến và tiêu thụ, tổ chức tiêu thụ đá hộc, đá vụn, khai thác đến đâu tiêu thụ dứt điểm đến đó.

+ Dự án đá xây dựng tại Lương Sơn: Tập trung mọi nguồn lực triển khai việc khai thác, chế biến và tiêu thụ sản phẩm từ quý II/2012, đồng thời nhanh chóng củng cố công tác tổ chức, nhân sự và xúc tiến bán hàng, tiêu thụ tối đa sản phẩm mặc dù trong điều kiện thị trường tương đối khó khăn do ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế. 
- Nhằm đa dạng hóa sản phẩm bao bì, đặc biệt là bao bì dành cho xuất khẩu. Trong bối cảnh thị trường trong nước ngày càng thu hẹp và gặp nhiều khó khăn, Công ty dự kiến đầu tư:


+ 01 dây chuyền máy kéo sợi công suất 350 kg/h.


+ 10 máy dệt 6 thoi khổ nhỏ.


Tổng giá trị đầu tư dự kiến : 7,5 tỷ đồng.
- Đối với Ban thu hồi vốn phải tích cực, sát sao trong công tác thu vốn, đặc biệt là đối với các khách hàng lớn; chia nhỏ và phân giao chịu trách nhiệm thu vốn theo từng đối tượng khách hàng. Đảm bảo vòng quay vốn nhanh, không để nợ đọng, nợ xấu làm ảnh hưởng đến hiệu quả chung.
- Tăng cường hoạt động kinh doanh thương mại để tăng doanh thu và bổ sung lợi nhuận cho công ty.

- Triển khai mới các hoạt động xuất khẩu với  mục đích hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm bao bì, sản phẩm đá, bổ sung nhân lực cho bộ phận kinh doanh - xuất nhâp khẩu, đồng thời với việc mở thêm một số nhóm sản phẩm hàng hóa xuất khẩu có lợi thế và hiệu quả nhằm nâng cao một bước quy mô và hiệu quả hoạt động của lĩnh vực này.

- Tiếp tục tuyển chọn, sàng lọc đội ngũ cán bộ có năng lực quản trị điều hành, tri thức cao để bổ sung cho bộ máy quản lý điều hành công ty và các BQL dự án, công ty con. Củng cố, đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho người lao động trong đơn vị.

Năm 2012, nếu các điều kiện cho phép công ty sẽ triển khai tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ lên 150 tỷ đồng để có vốn cho các dự án đầu tư lớn của công ty.

3.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
- Tập trung đẩy mạnh đầu tư, phát triển công ty theo hướng đa ngành, tiếp tục vươn đến các lĩnh vực hoạt động mới.
- Đầu tư máy móc thiết bị tại Xí nghiệp bao bì, nhằm đa dạng hoá sản phẩm, đặc biệt là bao bì xuất khẩu.
- Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào các dự án khai thác đá trắng, đá xây dựng, đặc biệt chú trọng đầu tư nâng công suất khai thác tại các mỏ Yên Bái, Lương Sơn; Các dự án đầu tư bất động sản và đô thị nhằm tăng quy mô phát triển đơn vị.
- Nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy phát điện tận dụng nhiệt dư của khí thải nhà máy xi măng.
II. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Năm 2011 tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế, nợ công tại Châu Âu và Hy Lạp, thảm hoạ động đất, sóng thần tại Nhật Bản, tình hình bất ổn chính trị tại Bắc Phi, Trung Đông…đã tác động đến kinh tế-xã hội nước ta, đà tăng trưởng chậm lại, lạm phát tăng cao. Theo số liệu của Tổng cục thống kê, tính chung cả năm 2011, lạm phát ở mức 18,58%. Các biện pháp kiềm chế lạm phát và ổn định vĩ mô được Chính phủ tập trung triển khai quyết liệt. 

Trong năm, thị trường bất động sản đóng băng, giá vàng liên tục lập kỷ lục, thị trường chứng khoán liên tục bắt đáy, lãi suất cho vay vẫn ở mức cao,…Trong tình hình khó khăn đó Ban lãnh đạo cùng cán bộ công nhân viên công ty đã nỗ lực phấn đấu có được kết quả sau:

+ Tổng giá trị SXKD: 280,922 tỷ đồng (TH)/247,157 tỷ đồng (KH) đạt 113,66% so với kế hoạch, tăng trưởng 22,82% so với năm 2010.

+ Tổng doanh thu: 256,001 tỷ đồng (TH)/224,688 tỷ đồng (KH) đạt 113,94% so với KH, tăng trưởng 22,74% so với năm 2010.

+ Lợi nhuận trước thuế: 17,528 tỷ đồng (TH)/40,0 tỷ đồng (KH) đạt 43,82% so với KH, giảm 39,65% so với năm 2010.

Kết quả SXKD năm 2011, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, riêng chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt 43,82% kế hoạch năm. Nguyên nhân có nhiều song chủ yếu là: Tiêu thụ xi măng sụt giảm do vậy việc sản xuất, tiêu thụ vỏ bao gặp nhiều khó khăn, thiếu việc làm cho người lao động; dự án khai thác, chế biến đá xây dựng tại Lương Sơn chậm tiến độ nên chưa đem lại lợi nhuận. 

Mặc dù không đạt kế hoạch lợi nhuận mà ĐHĐCĐ đã giao nhưng trong tình hình sức tiêu thụ các mặt hàng giảm, chi phí đầu vào tăng mạnh, khả năng tiếp cận vốn khó, cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, năng lực SXKD của hàng loạt doanh nghiệp bị suy yếu, nhiều công ty thua lỗ,… thì đây là sự cố gắng rất lớn của ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên công ty.

* Các chỉ tiêu đánh giá về tình hình tài chính thời điểm 31/12/2011:
- Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn:

+ Cơ cấu tài sản:    

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản

: 63,87%

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản

: 36,13%

+ Cơ cấu nguồn vốn:

Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn

: 9,43%

Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn
: 90,57%

- Khả năng thanh toán:



+ Khả năng thanh toán hiện hành

: 9,43 lần



+ Khả năng thanh toán nhanh

: 7,4 lần
III. Báo cáo của ban giám đốc
1. Báo cáo tình hình tài chính.
Ban Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2011 cho đến thời điểm lập báo cáo tài chính mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong từng năm tài chính. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc phải:

· Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;

· Thực hiện các phán đoán và các ước tính một cách thận trọng;

· Công bố các chuẩn mực kế toán phải tuân theo trong các vấn đề trọng yếu được công bố và giải trình trong Báo cáo tài chính;

· Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.

Ban Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập Báo cáo tài chính; các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phán ánh tại bất kỳ thời điểm nào, với mức độ chính xác hợp lý tình hình tài chính của Công ty và Báo cáo tài chính được lập tuân thủ các chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ–BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính

Ban Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác. 

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2011, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ–BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

* Một số chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời:

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần: 7,11%

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần: 6,05%

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản: 10,08%

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: 9,47%
* Một số chỉ tiêu tài chính khác:

+ Vòng quay hàng tồn kho: 8,7 vòng

+ Vòng quay các khoản phải thu: 4,92 vòng

+ Vòng quay toàn bộ vốn: 1,57 vòng
* Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011: 23.714 đồng/cổ phiếu
* Những thay đổi về vốn cổ đông trong năm:

- Tổng số cổ phiếu: 7.000.000 cổ phiếu

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.640.800 cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 359.200 cổ phiếu
- Cổ tức năm 2011: 15%
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011:
	Tên chỉ tiêu
	§VT
	Kế hoạch năm 2011
	Thực hiện năm 2011
	Thực hiện năm 2010
	Tốc độ tăng trưởng so với năm 2010 (%)

	
	
	
	Giá trị 
	Tỷ lệ HT (%) 
	
	

	1. Giá trị sản lượng
	109
	247,157
	280,922
	113,66
	228,735
	22,82

	T.Đó: - Giá trị SX Công nghiệp
	109
	166,157
	143,727
	86,50
	
	

	         - Kinh doanh vật tư
	109
	81,000
	127,890
	157,89
	
	

	         - Hoạt động tài chính + khác
	109
	
	9,305
	
	
	

	2. Doanh thu
	109
	224,688
	256,001
	113,94
	208,564
	22,74

	T.Đó: - Doanh thu SX Công nghiệp
	109
	151,052
	130,208
	86,20
	
	

	         - Doanh thu Kinh doanh vật tư
	109
	73,636
	116,488
	158,19
	
	

	         - DT Hoạt động tài chính + khác
	109
	
	9,305
	
	
	

	3. Lợi nhuận trước thuế  
	109
	40,000
	17,528
	43,82
	29,04
	-39,65

	    Lợi nhuận sau thuế
	109
	
	14,914
	
	25,766
	

	4. Nộp ngân sách :  - Số phải nộp
	109
	10,000
	12,034
	120,34
	11,81
	1,89

	                                - Số đã nộp
	109
	10,000
	9,246
	92,46
	13,129
	-29,57

	5. Thu nhập bình quân/người/tháng
	đồng
	4.500.000
	6.066.695
	134,82
	4.189.000
	44,82

	6. Thu vốn
	109
	240
	278,344
	115,97
	208,16
	33,71

	7. Sản phẩm tiêu thụ: Trong đó:

       - SX Vỏ bao XM

       - Kinh doanh nhựa
	TriÖuSP

TÊn
	30

3.000
	23,697

2.743
	78,99

91,43
	26,09

2.987
	-9,17

-8,19

	8. Vốn điều lệ
	109
	
	70
	
	70
	

	9. Lãi cơ bản/cổ phiếu (EPS)
	®/CP
	
	2.246
	
	5.515
	

	10. Tỷ lệ trả Cổ tức  
	%
	20
	15
	75,00
	20
	-25,00


3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:

Thực hiện chiến lược phát triển công ty từng bước mở rộng sản xuất kinh doanh theo hướng đa ngành nghề. 

áp dụng các biện pháp cải tiến kỹ thuật góp phần đáng kể trong công tác tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm .
Với phương châm đầu tư đổi mới áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, đồng bộ, tạo dựng môi trường làm việc thông thoáng, đảm bảo sức khoẻ cho người lao động đơn vị đã thay thế các thiết bị máy móc lạc hậu bằng các máy móc, thiết bị sản xuất đồng bộ, hiện đại nhằm giảm bớt lao động thủ công, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm tiếng ồn cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Trong năm đã đầu tư mua mới 01 dây chuyền máy phức hợp, nâng cấp 01 trạm điện, mua 01 xe nâng hàng, với tổng mức đầu tư 1,937 tỷ đồng. 

Công ty đã mạnh dạn chuyển hướng đầu tư sang hoạt động khai thác, chế biến mỏ, đầu tư hạ tầng công nghiệp và đầu tư kinh doanh bất động sản, kinh doanh đô thị. Kết quả đạt được: Các dự án đã đi vào ổn định hoạt động như: dự án khai thác đá hoa trắng tại Yên Bái, dự án hạ tầng CN tại Chương Mỹ - Hà Nội, dự án khai thác và chế biến đá xây dựng tại Lương Sơn, Hòa Bình.
Hoạt động kinh doanh thương mại trên cơ sở phát huy lợi thế của ngành bao bì bước đầu mang lại hiệu quả rất khả quan. Hơn thế nữa hoạt động kinh doanh đã tạo cơ sở quan trọng cho việc mở rộng lĩnh vực này trong những năm tới.
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Phát huy những kết quả đã đạt được, Công ty tiếp tục triển khai các dự án khoáng sản, bất động sản, chọn lọc các dự án trọng điểm để triển khai đồng thời tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới sớm mang lại hiệu quả cho Công ty.
Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại, hoạt động xuất khẩu sản phẩm bao bì và các sản phẩm khác có lợi thế.
IV. Báo cáo tài chính.

Bảng cân đối kế toán 
Tại ngày 31/12/2011 (Hợp nhất)
Đơn vị tính: VND

	TÀI SẢN
	Mã số
	Thuyết minh
	Số cuối năm
	Số đầu năm

	A -
	TÀI SẢN NGẮN HẠN
	100
	 
	  98.753.292.976 
	120.880.011.001 

	I.
	Tiền và các khoản tương đương tiền
	110
	V.1
	  12.632.114.392 
	  35.224.018.545 

	1.
	Tiền  
	111
	 
	    1.765.114.392 
	    4.224.018.545 

	2.
	Các khoản tương đương tiền 
	112
	 
	  10.867.000.000 
	  31.000.000.000 

	II.
	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	120
	 
	    7.235.095.882 
	  16.351.166.180 

	1.
	Đầu tư ngắn hạn 
	121
	V.2
	  15.928.240.600 
	  17.352.370.287 

	2.
	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
	129
	V.3
	  (8.693.144.718)
	  (1.001.204.107)

	III.
	Các khoản phải thu ngắn hạn
	130
	 
	  49.512.751.586 
	  37.432.248.750 

	1.
	Phải thu khách hàng 
	131
	V.4
	  47.052.345.892 
	  33.800.132.027 

	2.
	Trả trước cho người bán 
	132
	V.5
	    1.133.648.260 
	       749.213.580 

	3.
	Phải thu nội bộ ngắn hạn 
	133
	 
	                         - 
	                         - 

	4.
	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
	134
	 
	                         - 
	                         - 

	5.
	Các khoản phải thu khác 
	135
	V.6
	    1.340.634.931 
	    2.896.780.640 

	6.
	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
	139
	V.7
	       (13.877.497)
	       (13.877.497)

	IV.
	Hàng tồn kho
	140
	 
	  19.523.986.057 
	  30.358.686.391 

	1.
	Hàng tồn kho 
	141
	V.8
	  19.523.986.057 
	  30.358.686.391 

	2.
	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
	149
	 
	                         - 
	                         - 

	V.
	Tài sản ngắn hạn khác 
	150
	 
	    9.849.345.059 
	    1.513.891.135 

	1.
	Chi phí trả trước ngắn hạn 
	151
	 
	                         - 
	                         - 

	2.
	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
	152
	 
	       824.685.152 
	    1.444.757.035 

	3.
	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
	154
	 
	                         - 
	                         - 

	4.
	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
	157
	 
	                         - 
	                         - 

	5
	Tài sản ngắn hạn khác 
	158
	V.9
	    9.024.659.907 
	         69.134.100 

	B -
	TÀI SẢN DÀI HẠN 
	200
	 
	  83.363.612.053 
	  56.321.899.409 

	I.
	Các khoản phải thu dài hạn
	210
	 
	                         - 
	                         - 

	1.
	Phải thu dài hạn của khách hàng
	211
	 
	                         - 
	                         - 

	2.
	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
	212
	 
	                         - 
	                         - 

	3.
	Phải thu dài hạn nội bộ 
	213
	 
	                         - 
	                         - 

	4.
	Phải thu dài hạn khác 
	218
	 
	                         - 
	                         - 

	5.
	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
	219
	 
	                         - 
	                         - 

	II.
	Tài sản cố định 
	220
	 
	  42.002.956.242 
	  11.630.409.773 

	1.
	Tài sản cố định hữu hình 
	221
	V.10
	  10.839.008.366 
	  11.549.102.319 

	 
	Nguyên giá 
	222
	 
	  33.625.026.675 
	  32.386.106.895 

	 
	Giá trị hao mòn lũy kế 
	223
	 
	(22.786.018.309)
	(20.837.004.576)

	2.
	Tài sản cố định thuê tài chính
	224
	 
	                         - 
	                         - 

	 
	Nguyên giá 
	225
	 
	                         - 
	                         - 

	 
	Giá trị hao mòn lũy kế 
	226
	 
	                         - 
	                         - 

	3.
	Tài sản cố định vô hình 
	227
	V.11
	    8.171.614.500 
	                         - 

	 
	Nguyên giá 
	228
	 
	    8.171.614.500 
	                         - 

	 
	Giá trị hao mòn lũy kế 
	229
	 
	                         - 
	                         - 

	4.
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	230
	V.12
	  22.992.333.376 
	         81.307.454 

	III.
	Bất động sản đầu tư 
	240
	 
	                         - 
	                         - 

	 
	Nguyên giá 
	241
	 
	                         - 
	                         - 

	 
	Giá trị hao mòn lũy kế 
	242
	 
	                         - 
	                         - 

	IV.
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	250
	 
	  33.793.861.003 
	  31.657.416.042 

	1.
	Đầu tư vào công ty con 
	251
	 
	                         - 
	                         - 

	2.
	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
	252
	V.13
	  21.600.000.000 
	  21.600.000.000 

	3.
	Đầu tư dài hạn khác 
	258
	V.14
	  12.193.861.003 
	  10.057.416.042 

	4.
	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
	259
	 
	                         - 
	                         - 

	V.
	Tài sản dài hạn khác 
	260
	 
	    7.566.794.808 
	  13.034.073.594 

	1.
	Chi phí trả trước dài hạn 
	261
	V.15
	    7.478.390.808 
	  13.034.073.594 

	2.
	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
	262
	 
	                         - 
	                         - 

	3.
	Tài sản dài hạn khác 
	268
	V.16
	         88.404.000 
	                         - 

	 
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN 
	270
	 
	182.116.905.029 
	177.201.910.410 

	
	
	
	
	

	NGUỒN VỐN
	
	
	
	

	A -
	NỢ PHẢI TRẢ 
	300
	 
	  21.314.170.757 
	  20.471.091.471 

	I.
	Nợ ngắn hạn 
	310
	 
	  21.137.569.895 
	  20.369.091.471 

	1.
	Vay và nợ ngắn hạn 
	311
	 
	                         - 
	                         - 

	2.
	Phải trả người bán 
	312
	V.18
	  10.061.920.620 
	  15.307.030.924 

	3.
	Người mua trả tiền trước 
	313
	V.19
	         49.725.000 
	       348.000.000 

	4.
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	314
	V.20
	    4.002.607.263 
	    1.206.570.403 

	5.
	Phải trả người lao động 
	315
	 
	    1.429.721.937 
	    2.573.941.253 

	6.
	Chi phí phải trả 
	316
	V.21
	       209.690.907 
	       148.740.000 

	7.
	Phải trả nội bộ 
	317
	 
	                         - 
	                         - 

	8.
	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
	318
	 
	                         - 
	                         - 

	9.
	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
	319
	V.22
	    4.407.214.442 
	       296.535.191 

	10.
	Dự phòng phải trả ngắn hạn 
	320
	 
	                         - 
	                         - 

	11.
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 
	323
	V.23
	       976.689.726 
	       488.273.700 

	12.
	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
	327
	 
	                         - 
	                         - 

	II.
	Nợ dài hạn 
	330
	 
	       176.600.862 
	       102.000.000 

	1.
	Phải trả dài hạn người bán 
	331
	 
	                         - 
	                         - 

	2.
	Phải trả dài hạn nội bộ 
	332
	 
	                         - 
	                         - 

	3.
	Phải trả dài hạn khác 
	333
	V.24
	       107.000.000 
	       102.000.000 

	4.
	Vay và nợ dài hạn 
	334
	 
	                         - 
	                         - 

	5.
	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
	335
	 
	                         - 
	                         - 

	6.
	Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	336
	V.25
	         69.600.862 
	                         - 

	7.
	Dự phòng phải trả dài hạn 
	337
	 
	                         - 
	                         - 

	8.
	Doanh thu chưa thực hiện 
	338
	 
	                         - 
	                         - 

	9.
	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
	339
	 
	                         - 
	                         - 

	B -
	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
	400
	V.26
	157.107.959.719 
	156.730.818.939 

	I.
	Vốn chủ sở hữu 
	410
	 
	   157.107.959.719 
	   156.730.818.939 

	1.
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu 
	411
	 
	  70.000.000.000 
	  70.000.000.000 

	2.
	Thặng dư vốn cổ phần 
	412
	 
	  54.102.373.080 
	  54.102.373.080 

	3.
	Vốn khác của chủ sở hữu 
	413
	 
	                         - 
	                         - 

	4.
	Cổ phiếu quỹ 
	414
	 
	  (6.892.740.100)
	  (2.218.623.500)

	5.
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	415
	 
	                         - 
	                         - 

	6.
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái 
	416
	 
	                         - 
	                         - 

	7.
	Quỹ đầu tư phát triển 
	417
	 
	  22.001.562.938 
	  10.806.209.432 

	8.
	Quỹ dự phòng tài chính 
	418
	 
	    3.062.920.532 
	    1.774.607.932 

	9.
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	419
	 
	                         - 
	                         - 

	10.
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	420
	 
	  14.833.843.269 
	  22.266.251.995 

	11.
	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
	421
	 
	                         - 
	                         - 

	12.
	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
	422
	 
	                         - 
	                         - 

	II.
	Nguồn kinh phí và quỹ khác
	430
	 
	                         - 
	                         - 

	1.
	Nguồn kinh phí 
	432
	 
	                         - 
	                         - 

	2.
	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
	433
	 
	                         - 
	                         - 

	 
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
	440
	 
	   182.116.905.029 
	   177.201.910.410 


Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Cho năm tài chính kết thúc 31/12/2011 (Hợp nhất)
Đơn vị tính: VNĐ

	CHỈ TIÊU
	Mã số
	Thuyết minh
	Năm nay
	Năm trước

	1.
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	01
	VI.1
	240.020.121.617 
	192.964.408.094 

	2.
	Các khoản giảm trừ doanh thu
	02
	VI.2
	       119.712.364 
	       55.435.144 

	3.
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
	10
	 
	239.900.409.253 
	192.908.972.950 

	4.
	Giá vốn hàng bán 
	11
	VI.3
	210.457.457.222 
	168.250.147.905 


	5.
	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
	20
	 
	  29.442.952.031 
	  24.658.825.045 

	6.
	Doanh thu hoạt động tài chính
	21
	VI.4
	    6.817.273.897 
	  14.736.410.336 

	7.
	Chi phí tài chính 
	22
	VI.5
	  11.227.226.661 
	    2.752.867.944 

	 
	Trong đó: chi phí lãi vay  
	23
	 
	       160.987.379 
	         35.581.024 

	8.
	Chi phí bán hàng 
	24
	VI.6
	    2.953.141.259 
	    2.150.611.372 

	9.
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	25
	VI.7
	    7.291.906.010 
	    6.032.920.868 

	10.
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	30
	 
	  14.787.951.998 
	  28.458.835.197 

	11.
	Thu nhập khác 
	31
	VI.8
	    3.218.598.977 
	       918.928.100 

	12.
	Chi phí khác 
	32
	VI.9
	       895.897.766 
	       333.867.024 

	13.
	Lợi nhuận khác 
	40
	 
	    2.322.701.211 
	       585.061.076 

	14.
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	50
	 
	  17.110.653.209 
	  29.043.896.273 

	15.
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
	51
	 
	    2.613.522.929 
	    3.277.644.278 

	16.
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
	52
	 
	                        - 
	                        - 

	17.
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	60
	 
	  14.497.130.280 
	  25.766.251.995 

	17.1.
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số
	61
	 
	      (47.012.989)
	                        - 

	17.2.
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ
	62
	VI.10
	  14.544.143.269 
	  25.766.251.995 

	18.
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu 
	70
	VI.11
	                 2.144 
	                 5.515 


Bảng cân đối kế toán 

Tại ngày 31/12/2011 (Công ty mẹ)
Đơn vị tính: VND

	TÀI SẢN
	Mã số
	Thuyết minh
	Số cuối năm
	Số đầu năm

	A -
	TÀI SẢN NGẮN HẠN 
	100
	 
	111.042.006.545
	120.880.011.001

	I.
	Tiền và các khoản tương đương tiền
	110
	V.1
	  12.026.801.751 
	  35.224.018.545 

	1.
	Tiền  
	111
	 
	    1.159.801.751 
	    4.224.018.545 

	2.
	Các khoản tương đương tiền 
	112
	 
	  10.867.000.000 
	  31.000.000.000 

	II.
	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	120
	 
	    7.235.095.882 
	  16.351.166.180 

	1.
	Đầu tư ngắn hạn 
	121
	V.2
	  15.928.240.600 
	  17.352.370.287 

	2.
	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
	129
	V.3
	  (8.693.144.718)
	  (1.001.204.107)

	III.
	Các khoản phải thu ngắn hạn
	130
	 
	  62.801.613.428 
	  37.432.248.750 

	1.
	Phải thu khách hàng 
	131
	V.4
	  47.052.345.892 
	  33.800.132.027 

	2.
	Trả trước cho người bán 
	132
	V.5
	       411.938.260 
	       749.213.580 

	3.
	Phải thu nội bộ ngắn hạn 
	133
	 
	                         - 
	                         - 

	4.
	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
	134
	 
	                         - 
	                         - 

	5.
	Các khoản phải thu khác 
	135
	V.6
	  15.351.206.773 
	    2.896.780.640 

	6.
	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
	139
	V.7
	       (13.877.497)
	       (13.877.497)

	IV.
	Hàng tồn kho 
	140
	 
	  19.523.986.057 
	  30.358.686.391 

	1.
	Hàng tồn kho 
	141
	V.8
	  19.523.986.057 
	  30.358.686.391 

	2.
	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
	149
	 
	                         - 
	                         - 

	V.
	Tài sản ngắn hạn khác 
	150
	 
	    9.454.509.427 
	    1.513.891.135 

	1.
	Chi phí trả trước ngắn hạn 
	151
	 
	                         - 
	                         - 

	2.
	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
	152
	 
	       704.819.520 
	    1.444.757.035 

	3.
	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
	154
	 
	                         - 
	                         - 

	4.
	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
	157
	 
	                         - 
	                         - 

	5
	Tài sản ngắn hạn khác 
	158
	V.9
	    8.749.689.907 
	         69.134.100 

	B -
	TÀI SẢN DÀI HẠN 
	200
	 
	  62.827.800.870 
	  56.321.899.409 

	I.
	Các khoản phải thu dài hạn
	210
	 
	                         - 
	                         - 

	1.
	Phải thu dài hạn của khách hàng
	211
	 
	                         - 
	                         - 

	2.
	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
	212
	 
	                         - 
	                         - 

	3.
	Phải thu dài hạn nội bộ 
	213
	 
	                         - 
	                         - 

	4.
	Phải thu dài hạn khác 
	218
	 
	                         - 
	                         - 

	5.
	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
	219
	 
	                         - 
	                         - 

	II.
	Tài sản cố định 
	220
	 
	  10.357.124.081 
	  11.630.409.773 

	1.
	Tài sản cố định hữu hình 
	221
	V.10
	  10.309.089.354 
	  11.549.102.319 

	 
	Nguyên giá 
	222
	 
	  32.980.078.500 
	  32.386.106.895 

	 
	Giá trị hao mòn lũy kế 
	223
	 
	(22.670.989.146)
	(20.837.004.576)

	2.
	Tài sản cố định thuê tài chính
	224
	 
	                         - 
	                         - 

	 
	Nguyên giá 
	225
	 
	                         - 
	                         - 

	 
	Giá trị hao mòn lũy kế 
	226
	 
	                         - 
	                         - 

	3.
	Tài sản cố định vô hình 
	227
	 
	                         - 
	                         - 

	 
	Nguyên giá 
	228
	 
	                         - 
	                         - 

	 
	Giá trị hao mòn lũy kế 
	229
	 
	                         - 
	                         - 

	4.
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	230
	V.11
	         48.034.727 
	         81.307.454 

	III.
	Bất động sản đầu tư 
	240
	 
	                         - 
	                         - 

	 
	Nguyên giá 
	241
	 
	                         - 
	                         - 

	 
	Giá trị hao mòn lũy kế 
	242
	 
	                         - 
	                         - 

	IV.
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	250
	 
	  45.043.861.003 
	  31.657.416.042 

	1.
	Đầu tư vào công ty con 
	251
	V.12
	  11.250.000.000 
	                         - 

	2.
	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
	252
	V.13
	  21.600.000.000 
	  21.600.000.000 

	3.
	Đầu tư dài hạn khác 
	258
	V.14
	  12.193.861.003 
	  10.057.416.042 

	4.
	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
	259
	 
	                         - 
	                         - 

	V.
	Tài sản dài hạn khác 
	260
	 
	    7.426.815.786 
	  13.034.073.594 

	1.
	Chi phí trả trước dài hạn 
	261
	V.15
	    7.426.815.786 
	  13.034.073.594 

	2.
	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
	262
	 
	                         - 
	                         - 

	3.
	Tài sản dài hạn khác 
	268
	 
	                         - 
	                         - 

	 
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN 
	270
	 
	173.869.807.415 
	177.201.910.410 

	
	
	
	
	

	NGUỒN VỐN
	
	
	
	

	A -
	NỢ PHẢI TRẢ 
	300
	 
	    16.391.091.225 
	    20.471.091.471 

	I.
	Nợ ngắn hạn
	310
	 
	  16.214.490.363 
	  20.369.091.471 

	1.
	Vay và nợ ngắn hạn
	311
	 
	                         - 
	                         - 

	2.
	Phải trả người bán 
	312
	V.16
	    9.397.457.261 
	  15.307.030.924 

	3.
	Người mua trả tiền trước
	313
	V.17
	         49.725.000 
	       348.000.000 

	4.
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	314
	V.18
	    3.994.452.398 
	    1.206.570.403 

	5.
	Phải trả người lao động
	315
	 
	    1.343.037.937 
	    2.573.941.253 

	6.
	Chi phí phải trả
	316
	V.19
	       209.690.907 
	       148.740.000 

	7.
	Phải trả nội bộ 
	317
	 
	                         - 
	                         - 

	8.
	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
	318
	 
	                         - 
	                         - 

	9.
	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
	319
	V.20
	       243.437.134 
	       296.535.191 

	10.
	Dự phòng phải trả ngắn hạn
	320
	 
	                         - 
	                         - 

	11.
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 
	323
	V.21
	       976.689.726 
	       488.273.700 

	12.
	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
	327
	 
	                         - 
	                         - 

	II.
	Nợ dài hạn 
	330
	 
	       176.600.862 
	       102.000.000 

	1.
	Phải trả dài hạn người bán 
	331
	 
	                         - 
	                         - 

	2.
	Phải trả dài hạn nội bộ 
	332
	 
	                         - 
	                         - 

	3.
	Phải trả dài hạn khác 
	333
	V.22
	       107.000.000 
	       102.000.000 

	4.
	Vay và nợ dài hạn 
	334
	 
	                  - 
	                         - 

	5.
	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
	335
	 
	                         - 
	                         - 

	6.
	Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	336
	V.23
	         69.600.862 
	                         - 

	7.
	Dự phòng phải trả dài hạn 
	337
	 
	                         - 
	                         - 

	8.
	Doanh thu chưa thực hiện 
	338
	 
	                         - 
	                         - 

	9.
	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
	339
	 
	                         - 
	                         - 

	B -
	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
	400
	 
	157.478.716.190 
	156.730.818.939 

	I.
	Vốn chủ sở hữu 
	410
	V.24
	157.478.716.190 
	56.730.818.939 

	1.
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu 
	411
	 
	  70.000.000.000 
	  70.000.000.000 

	2.
	Thặng dư vốn cổ phần 
	412
	 
	  54.102.373.080 
	  54.102.373.080 

	3.
	Vốn khác của chủ sở hữu 
	413
	 
	                         - 
	                         - 

	4.
	Cổ phiếu quỹ 
	414
	 
	  (6.892.740.100)
	  (2.218.623.500)

	5.
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	415
	 
	                         - 
	                         - 

	6.
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái 
	416
	 
	                         - 
	                         - 

	7.
	Quỹ đầu tư phát triển 
	417
	 
	  22.001.562.938 
	  10.806.209.432 

	8.
	Quỹ dự phòng tài chính 
	418
	 
	    3.062.920.532 
	    1.774.607.932 

	9.
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	419
	 
	                         - 
	                         - 

	10.
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	420
	 
	  15.204.599.740 
	  22.266.251.995 

	11.
	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
	421
	 
	                         - 
	                         - 

	12.
	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
	422
	 
	                         - 
	                         - 

	II.
	Nguồn kinh phí và quỹ khác
	430
	 
	                         - 
	                         - 

	1.
	Nguồn kinh phí 
	432
	 
	                         - 
	                         - 

	2.
	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
	433
	 
	                         - 
	                         - 

	 
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
	440
	 
	173.869.807.415 
	177.201.910.410 


Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Cho năm tài chính kết thúc 31/12/2011 (Công ty mẹ)
Đơn vị tính: VNĐ

	CHỈ TIÊU
	Mã số
	Thuyết minh
	Năm nay
	Năm trước

	1.
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	01
	VI.1
	246.815.324.715 
	192.964.408.094 

	2.
	Các khoản giảm trừ doanh thu
	02
	 
	       119.712.364 
	         55.435.144 

	3.
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
	10
	 
	246.695.612.351 
	192.908.972.950 

	4.
	Giá vốn hàng bán 
	11
	VI.2
	217.000.239.241 
	168.250.147.905 

	5.
	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
	20
	 
	  29.695.373.110 
	  24.658.825.045 

	6.
	Doanh thu hoạt động tài chính
	21
	VI.3
	    6.813.678.954 
	  14.736.410.336 

	7.
	Chi phí tài chính 
	22
	VI.4
	  11.174.467.136 
	    2.752.867.944 

	 
	Trong đó: chi phí lãi vay  
	23
	 
	       108.227.854 
	         35.581.024 

	8.
	Chi phí bán hàng 
	24
	VI.5
	    2.953.141.259 
	    2.150.611.372 

	9.
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	25
	VI.6
	    7.240.255.783 
	    6.032.920.868 

	10.
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	30
	 
	  15.141.187.886 
	  28.458.835.197 

	11.
	Thu nhập khác 
	31
	VI.7
	    2.491.326.250 
	       918.928.100 

	12.
	Chi phí khác 
	32
	VI.8
	       104.091.467 
	       333.867.024 

	13.
	Lợi nhuận khác 
	40
	 
	    2.387.234.783 
	       585.061.076 

	14.
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	50
	 
	  17.528.422.669 
	  29.043.896.273 

	15.
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
	51
	V.18
	    2.613.522.929 
	    3.277.644.278 

	16.
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
	52
	 
	                        - 
	                        - 

	17.
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	60
	 
	  14.914.899.740 
	  25.766.251.995 


V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán. 

1. Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A & C)
2. ý kiến kiểm toán độc lập:

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất sau khi đã điều chỉnh theo ý kiến của kiểm toán viên đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2011, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và các luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi muốn lưu ý đến người đọc Báo cáo tài chính hợp nhất  rằng: Các khoản đầu tư chứng khoán chưa niêm yết của Công ty vào Công ty CP Xi măng Đá vôi Phú Thọ; Công ty Cổ phần Vinaconex 45; Công ty CP Hicorp, do chưa có căn cứ chính thức để xác định giá trị thị trường của các cổ phiếu này nên chúng tôi chưa có cơ sở để xem xét việc trích lập dự phòng tổn thất (nếu có) đối với khoản đầu tư nêu trên.
3. Các vấn đề loại trừ, chưa thống nhất trong xử lý kế toán: Không
VI. Các công ty có liên quan:

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần:

* Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sơn Tùng:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400273378 đăng ký lần đầu ngày 11 tháng 5 năm 2009; đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 17/3/2010.
- Vốn điều lệ hiện nay: 15.000.000.000 đồng 
- Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà góp 75% vốn điều lệ

- Ngành nghề kinh doanh: 
+ Lâm nghiệp và các hoạt động có liên quan (trồng rừng và chăm sóc rừng; Khai thác gỗ rừng trồng).
+ Khai thác đá, cát, sỏi;

+ Xây dựng nhà các loại;

+ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (giao thông, thủy lợi).

+ Hoạt động xây dựng chuyên dụng (Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng);

+ Bán buôn, bán lẻ vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;

+ Vận tải hàng hoá đường bộ.
- Năm 2011: Chưa có sản lượng, doanh thu (tập trung xin cấp phép khai thác mỏ đá xây dựng tại Lương Sơn, Hòa Bình). Dự án đã được UBND tỉnh Hòa Bình cấp giấy phép khai thác theo quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2011. Năm 2011, đã triển khai và hoàn thiện đồng bộ việc giải phóng mặt bằng, thi công hạ tầng cơ sở của mỏ, đầu tư và lắp đặt toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị nghiền.
VII. Tổ chức và nhân sự:

1. Sơ đồ bộ máy tổ chức[image: image2.bmp]




















Ghi chú: 
: Điều hành trực tiếp 

                                            : Điều hành gián tiếp
2 Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

2.1. Hội đồng quản trị + Ban tổng giám đốc

( Nguyễn Trọng Giang

- Giới tính: Nam

- Ngày, tháng, năm, sinh: 12/03/1953

- Quê quán: Phú Lương - Đông Hưng - Thái Bình

- Địa chỉ thường trú: N36A - TT10 Khu đô thị Văn Quán - Hà Đông

- Trình độ chuyên môn: cử nhân QTKD

- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT 

( Trần Đức Uyên

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 21/12/1968

- Quê quán: xã Kim Thái - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định

- Địa chỉ thường trú: Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế - Kỹ sư cơ khí

- Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

( phan Văn Tam

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 16/11/1957

- Quê quán: xã Xuân Tân - huyện Xuân Trường - tỉnh Nam Định

- Địa chỉ thường trú: Số 22 - Đường Tân Hồng - Tổ 85 Phường Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty 


( vũ hữu sứng 

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 08/08/1956
- Quê quán: xã Hồng Minh - Hưng Hà - tỉnh Thái Bình

- Địa chỉ thường trú: 306 A4 tập thể Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội 

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Giao thông

- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Trưởng phòng TCHC.


( Lê duy hiếu
- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 06/04/1962
- Quê quán: Vũ Lăng - Tiền Hải - Thái Bình
- Địa chỉ thường trú: Số nhà A9 Khu đô thị Sông Đà - Vạn Phúc - Hà Đông - Hà nội.
- Trình độ chuyên môn: Cao cấp chính trị 

- Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT công ty CP CNTM Sông Đà - Phó phòng Tổ chức đào Tạo Tập đoàn Sông Đà.
(
Mai Gia Khánh

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 05/12/1968
- Quê quán: Phường Đề Thám - Thái Bình
- Địa chỉ thường trú: Số 34 ngõ 342/31, tổ 4, cụm 3, Khương Đình, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Kỹ sư xây dựng.
- Chức vụ hiện nay : Phó Tổng giám đốc Công ty.

2.2. Ban kiểm soát


( Bùi Thị Minh Phương

- Giới tính: Nữ

- Ngày tháng năm sinh: 01/12/1974

- Quê quán: Văn Tố - Tứ Kỳ - Hải Dương.

- Địa chỉ thường trú: Số 05, Bế Văn Đàn, Thị xã Hà Đông.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà - Phó Kế toán Trưởng Công ty Cổ phần Sông Đà 12

( Phan Phúc Thuỷ

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 09/01/1958

- Quê quán: Nam Hồng - Nam Ninh - Nam Định.

- Địa chỉ thường trú: TT Sông Đà - P. Quang Trung - thị xã Hà Đông - Hà Tây.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh 

- Chức vụ hiện nay: ủy viên Ban kiểm soát - Phó giám đốc Xí nghiệp SX bao bì-Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà.

( Nguyễn Vĩnh Thịnh


- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 29/08/1954

- Quê quán: Thị Cầu - Thị xã Bắc Ninh - Bắc Ninh.

- Địa chỉ thường trú: H1, Thanh Xuân Nam , Thanh Xuân, Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng

- Chức vụ hiện nay: ủy viên Ban kiểm soát - Trưởng phòng Vật tư thị trường 
3. Quyền lợi của Ban Tổng giám đốc:

Công ty thực hiện trả lương, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Ban Tổng giám đốc theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ và Quy chế trả lương đã được HĐQT công ty phê duyệt.

- Tổng chi phí tiền lương Ban Tổng giám đốc trong năm: 612.774.786 đồng
Trong đó: 
+ Tiền lương Tổng giám đốc: 303.183.870 đồng/năm.




+ 02 Phó Tổng giám đốc: 309.590.916 đồng/năm.
- Các quyền lợi khác: Được hưởng các quyền lợi về chế độ thưởng các dịp lễ, tết, khen thưởng…v.v như các cán bộ công nhân viên khác.
4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động.

4.1. Số lượng cán bộ, nhân viên:

- Tổng số CBCNV tại thời điểm 31/12/2011

: 199 người. 

- Kết cấu theo trình độ:

+ Trên đại học




: 02

+ Đại học





: 31
+ Cao đẳng





: 06
+ Trung cấp





: 12
+ Công nhân kỹ thuật các nghề, LĐ phổ thông
: 148
- Thu nhập bình quân CBCNV:  6.066.695 đồng/người/tháng 
4.2. Chính sách đối với người lao động:
- Thực hiện ký kết hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động. 

- Thu nhập bình quân người lao động năm 2011 đạt 6,066 triệu đồng/ tháng tăng 44,82% so với năm 2010. Thực hiện chi trả lương hàng tháng cho người lao động kịp thời đầy đủ, không để chậm lương, nợ lương. Để giảm bớt khó khăn cho người lao động, công ty đã hỗ trợ thêm cho công nhân trực tiếp trong những tháng ít việc, với tổng số tiền là: 81.061.538 đồng. 
- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách khác đối với người lao động như BHXH, BHYT, BHTN…. Quyết toán và chi trả bảo hiểm đầy đủ, kịp thời. Trang bị BHLĐ đầy đủ, kịp thời cho người lao động. 
- áp dụng chi trả phụ cấp trách nhiệm cho tổ trưởng, tổ phó và công nhân có tay nghề cao
- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm về đóng BHXH cho người lao động theo luật định (BHXH, BHYT, BHTN). Hàng tháng, công ty quyết toán và trích nộp về cơ quan bảo hiểm đúng thời gian quy định, không để tình trạng nợ bảo hiểm. Đảm bảo đầy đủ các chế độ đối với người lao động như ốm đau, thai sản, hưu trí và các chế độ trợ cấp đối với người lao động. 
- Thường xuyên cử CB tham gia nhiều khoá bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Tập đoàn Sông Đà…v.v. tổ chức, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và năng lực quản lý của đội ngũ CB cấp phòng ban. Đối với đội ngũ quản lý cấp Xí nghiệp, thường xuyên tổ chức các chuyến thăm quan, học tập tại các đơn vị trong ngành SX bao bì. Tạo điều kiện về thời gian cho người lao động học các khoá đào tạo tự nâng cao trình độ. 

- Định mức đơn giá tiền lương tất cả các bộ phận, công đoạn được điều chỉnh tăng thành nhiều giai đoạn để đảm bảo thu nhập của người lao động. 

- Quan tâm, động viên thăm hỏi kịp thời các trường hợp CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích cao trong lao động SX, thưởng học bổng sông đà cho con CBCNV công ty, các hình thức khen thưởng bằng vật chất đột xuất và tổng kết cuối năm đối với tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhằm động viên, khích lệ tinh thần cho người lao động, tăng cường đoàn kết, gắn bó trong CBCNV, thi đua lao động, thúc đẩy SX.

- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNV, từ đó phân loại sức khoẻ người lao động để bố trí công việc cho phù hợp.

- Tổ chức cho người lao động đi thăm quan, nghỉ mát, tặng quà cho người lao động trong các dịp lễ, tết.
- Tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để các tổ chức chính trị, đoàn thể trong đơn vị hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

5. Thay đổi nhân sự trong Ban điều hành trong năm: 
Bổ nhiệm ông Mai Gia Khánh, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần năng lượng dầu khí toàn cầu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty (Nghị quyết số 95/NQ-HĐQT ngày 09/03/2011).
VIII. Thông tin cổ đông và quản trị công ty.

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

· Thành viên HĐQT công ty gồm : 5 thành viên
1. Ông Nguyễn Trọng Giang 
- Chủ tịch HĐQT

2. Ông Trần Đức Uyên 

- UV HĐQT kiêm Tổng giám đốc
3. Ông Phan Văn Tam 

- UV HĐQT kiêm Phó TGĐ

4. Ông Vũ Hữu Sứng 

- UV HĐQT kiêm Trưởng phòng TCHC
5. Ông Lê Duy Hiếu


- UV H§QT 
· Thành viên HĐQT độc lập không điều hành: 

1. Ông Nguyễn Trọng Giang 
- Chủ tịch HĐQT 
2. Ông Lê Duy Hiếu


- UV H§QT

· Thành viên thay đổi trong năm: Không có thay đổi nào
· Thành viên Ban kiểm soát công ty gồm: 3 thành viên
1. Bà Bùi Thị Minh Phương 
- Trưởng ban

2. Ông Phan Phúc Thuỷ 

- UV

3. Ông Nguyễn Vĩnh Thịnh 
- UV 

· Thành viên Ban kiểm soát độc lập không điều hành:
Bà Bùi Thị Minh Phương 

- Trưởng ban
· Thành viên thay đổi: Không có thay đổi nào
1.1. Hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2011, HĐQT công ty đã chỉ đạo thực hiện một số công việc chính sau:

- HĐQT công ty đã tổ chức 1 kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên và 05 kỳ họp HĐQT để xem xét và thông qua các chủ trương về chỉ đạo SXKD, kịp thời đưa ra các nghị quyết, quyết định đối với hoạt động SXKD và đầu tư của công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức theo đúng quy định của điều lệ công ty và luật Doanh nghiệp. 

- Kiện toàn Ban điều hành công ty, bộ máy quản lý tại các phòng chức năng, xí nghiệp để đáp ứng tốt yêu cầu thực tế của SXKD:

+ Bổ nhiệm ông Mai Gia Khánh, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần năng lượng dầu khí toàn cầu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty (Nghị quyết số 95/NQ-HĐQT ngày 09/03/2011).

+ Thành lập phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu trên cơ sở tách chức năng nhập khẩu, kinh doanh từ phòng Vật tư thị trường đồng thời bổ sung chức năng xuất khẩu vật tư, hàng hoá (Nghị quyết số 121/NQ-HĐQT ngày 28/03/2011).

- Tại thời điểm 31/12/2011, Công ty có:

+ 06 phòng chức năng, gồm các phòng Tổ chức hành chính; Kinh tế kế hoạch-kỹ thuật; Tài chính kế toán; Đầu tư; Vật tư thị trường; Kinh doanh xuất nhập khẩu.

+ 01 đơn vị trực thuộc: Xí nghiệp sản xuất bao bì.

+ 01 công ty con: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sơn Tùng.

- Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của công ty.

- Đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010, tỷ lệ 10% theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung điều lệ, thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- HĐQT đã phê duyệt sửa đổi bổ sung một số quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

- HĐQT đã thông qua việc tạm hoãn kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ lên 213,5 tỷ đồng, do diến biến không thuận lợi của thị trường chứng khoán..

- Phê duyệt việc vận chuyển vỏ bao với Công ty CP đầu tư thương mại Vinaivestco là đơn vị có người liên quan đến thành viên HĐQT công ty theo đúng qui định của pháp luật và điều lệ công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2011, những mặt còn tồn tại đồng thời xây dựng kế hoạch, biện pháp triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2012 để trình ĐHĐCĐ thông qua.  

- Phối hợp với Ban kiểm soát thường xuyên giám sát các hoạt động của công ty nhằm ngăn chặn các sai sót.

- Các thành viên Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, để nắm bắt kịp thời các thông tin về hoạt động của công ty. Các yêu cầu của Ban kiểm soát về cung cấp các thông tin liên quan đến công tác quản lý, hoạt động SXKD đều được đáp ứng đầy đủ.

- Cổ phiếu quỹ: Trong năm 2011 HĐQT đã đăng ký mua lại 630.000 cổ phần làm cổ phiếu quỹ, thời gian từ 09/06/2011 đến 09/08/2011.

+ Số lượng thực hiện mua: 289.700 cổ phần.

+ Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi thực hiện giao dịch: 69.500 cổ phần.

+ Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 359.200 cổ phần.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và công bố thông tin phù hợp với các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán đảm bảo kịp thời, minh bạch. Đã cử CB tham gia lớp tập huấn về việc sử dụng hệ thống CIMS tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đồng thời đăng ký sử dụng hệ thống CIMS từ tháng 08 năm 2011, nhằm nâng cao công tác công bố thông tin của đơn vị.

* Báo cáo giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban để nắm bắt tình hình đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.

- Giám sát và thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch SXKD, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. HĐQT thường xuyên chỉ đạo và kiểm tra các mặt hoạt động của công ty đưa ra hướng giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời. 

- Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trên cơ sở xem xét các tờ trình của Tổng giám đốc phục vụ mục tiêu quản lý công ty. 

- Chỉ đạo, giám sát việc ký kết, thực hiện các hợp đồng cung cấp sản phẩm, đấu thầu cung cấp thiết bị ngành bao bì, đấu thầu cung cấp nguyên vật liệu, nhập khẩu nguyên vật liệu,… theo đúng quy trình, quy định của quy chế quản lý nội bộ, Điều lệ công ty, và pháp luật.

- Việc thực hiện chi trả tiền lương, điều kiện làm việc, chế độ khen thưởng, xử phạt và các chế độ chính sách khác đối với người lao động theo quy định của Nhà nước.

1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:
Ban kiểm soát có 3 thành viên, được sự ủy nhiệm của ĐHĐCĐ kiểm soát mọi mặt hoạt động của Công ty bao gồm cả hoạt động quản trị điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Ban kiểm soát đã tiến hành tổ chức kiểm tra thường kỳ đối với các mặt hoạt động theo phân công nhiệm vụ của mỗi thành viên trong Ban.


Xem xét tính phù hợp của các quyết định do Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc đưa ra; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.


Tham gia các buổi họp HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội cổ đông đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc.


Định kỳ quý kiểm tra giám sát báo cáo tài chính, xem xét tính minh bạch của quá trình luân chuyển chứng từ. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2011.
1.3. Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty:


Tổ chức sắp xếp lại bộ máy quản lý và điều hành công ty và các đơn vị trực thuộc phù hợp với quy mô hoạt động của công ty. Tuyển dụng nhân lực có trình độ cao vào các vị trí quản lý của công ty và các Ban quản lý dự án.

Giám sát và thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch SXKD, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các dự án mỏ, đô thị.

Tuyển dụng các cán bộ có kinh nghiệm, chuyên môn phù hợp cho phòng Kinh doanh - Xuất nhập khẩu.
Duy trì tốt công tác kèm cặp, hướng dẫn: Giao cho các kỹ sư, cử nhân, công nhân kỹ thuật có kinh nghiệm hướng dẫn kèm cặp kỹ sư, cử nhân, công nhân kỹ thuật mới ra trường.

Tiếp tục đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, mở rộng nhà xưởng, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào SXKD nhằm nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường.

Tăng cường công tác thu hồi vốn, theo dõi để cân đối nguồn vốn để có kế hoạch SXKD hợp lý.
1.4. Thù lao, các khoản lợi ích khác cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011:

- Tổng tiền lương, thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS: 823.025.098 đồng/năm
Trong đó:
+ Tiền lương, thù lao của 05 thành viên HĐQT năm 2011 là: 667.025.098 đồng/năm
+ Thù lao của 03 thành viên Ban kiểm soát năm 2011 là: 120.000.000 đồng/năm

1.5. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên HĐQT(tính đến 15/02/2012): 
	TT
	Thành viên
	Số lượng cổ phần
	Tỷ lệ %/VĐL

	1
	Nguyễn Trọng Giang
	75.750
	1,082

	2
	Trần Đức Uyên
	57.300
	0,819

	3
	Phan Văn Tam
	16.200
	0,231

	4
	Vũ Hữu Sứng
	8.000
	0,114

	5
	Lê Duy Hiếu
	4.000
	0,057


1.6. Giao dịch cổ phiếu của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành, cổ đông lớn và các giao dịch khác, giao dịch liên quan đến các đối tượng nói trên:

a) Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan, cổ đông lớn: Không
b) Giao dịch cổ phiếu quỹ:
	STT
	Người thực hiện giao dịch
	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn
	Số cổ phần nắm giữ
	Thay đổi tỷ lệ nắm giữ

	
	
	
	
	Mua
	bán

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà
	
	359.200
	có
	không


2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông: 
	TT
	Danh mục
	Số lượng cổ phần sở hữu
	Giá trị
	Tỉ lệ (%)

	I
	Cổ đông trong nước
	6.674.400
	66.744.000.000
	95,35

	1
	Cổ đông tổ chức 
	141.290
	1.412.900.000
	2,02

	2
	Cổ đông cá nhân
	6.173.910
	61.739.100.000
	88,20

	3
	Cổ phiếu quỹ
	359.200
	3.592.000.000
	5,13

	II
	Cổ đông nước ngoài
	325.600
	3.265.000.000
	4,65

	
	- Cá nhân
	352.600
	3.265.000.000
	4,65

	
	Cộng (I) + (II) :
	7.000.000
	70.000.000.000
	100,00


*) Thông tin về cổ đông lớn: Không có
  T.M Hội đồng quản trị
       Chủ tịch
             Nguyễn Trọng Giang[image: image1.png]
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